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  Bài I:

1.Trong thiên nhiên Brom có chủ yếu ở nước biển dưới dạng NaBr. Công nghiệp hoá học điều chế Brom từ nước biển theo qui trình như sau: Cho một lượng dd H2SO4 vào một lượng nước biển; tiếp đến sục khí Clo vào dd mới thu được; sau đó dùng không khí lôi cuốn hơi Brom vào dd Na2CO3 tới bão hoà Brom. Cuối cùng cho H2SO4 vào dd đã bão hoà Brom, thu hơi Brom rồi hoá lỏng.

Hãy viết phương trình các phản ứng hoá học chủ yếu xảy ra trong quá trình đó và cho biết vai trò của H2SO4.

2.Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi dùng một hoá chất thông thường dễ kiếm để huỷ hết lượng Brom lỏng chẳng may bị làm đổ, bảo vệ môi trường.

  Bài II:

Dùng 94,96ml H2SO4 5% (D = 1,035g/ml) vừa đủ tác dụng hết với 2,80 g chất X, thu được muối Y và chất Z.

1. X, Y, Z có thể là những chất nào? Hãy giải thích cụ thể và viết phương trình phản ứng hoá học để minh hoạ.

2. Nếu sau quá trình trên thu được 7,60 g muối Y thì sẽ được bao nhiêu chất Z?

Biết rằng X có thể là một trong các chất: CaO, MgO, NaOH, KOH, Zn, Fe.

  Bài III:

1.Tìm phương trình cho mỗi phản ứng hoá học sau đây:

a) K2Cr2O7 + ? + H2O ( Cr(OH)3 + S + NH3 + KOH

b) K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 ( ? + Na2SO4 + K2SO4 + H2O

c) K2Cr2O7 + (NH4)2S + ? + H2O ( K3[Cr(OH)6] + S + ?

2.Hãy cho biết chất oxi hoá trong mỗi phản ứng trên. Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử, hãy giải thích tính chất oxi hoá của chất đó.

3*).Hãy cho biết vai trò của pH đối với các phản ứng hoá học trên trong sự tạo thành các sản phẩm chứa crom.

  Bài IV:

Có số liệu: Điện cực
Thế điện cực tiêu chuẩn (V) ở 25oC


H / H+


-2,106.


Fe / Fe2+

-0.440.


Fe / Fe3+

-0.036.


H2 / 2H+

0,000.

1.Hãy viết phương trình phản ứng giữa Fe với axit HCl và dùng số liệu trên để giải thích kết quả của phản ứng đó.

2.Thực tế đã dùng tác nhân nào trong số các tác nhân: Fe, H, H2, để khử nitrobenzen thành anilin? Viết phương trình phản ứng và dùng số liệu trên để giải thích.

3*).Hãy đề nghị sơ đồ trong đó có chỉ rõ liên hệ giữa các chất bằng mũi tên (() để dựa vào đó và dùng số liệu trên tính được thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình Fe3+ ( Fe2+; kí hiệu trị số đó là x. Hãy đặt x vào vị trí thích hợp trong dãy số liệu mà đầu bài đã đưa ra.

  Bài V:

1.Hãy so sánh độ tan của SO2 trong dd nước có cùng nồng độ của các chất sau:

a) NaCl;
b) HCl;

c) NH4Cl;
    d) Na2S.

2*).Dẫn từ từ SO2 qua một lít dd Ca(OH)2 (dd A). Sau phản ứng thu được dd có pH = 12,0 và kết tủa CaSO3. Lọc lấy kết tủa rồi làm khô cân nặng 1,200 gam.

a) Hãy tính thể tích SO2 ở 27,3oC, 1atm đã tan được vào dd A.

b) Tính nồng độ mol/lít của Ca(OH)2 trong dd A.

3.Cho NaOH dư vào dd X chứa các ion H+, Cr2O72-, Pb2+, Ba2+, NH4+. Đun nóng dd ta sẽ được khí mùi khai bay ra và có kết tủa vàng.

Lọc kết tủa, rồi cho tác dụng với dd HCl. Khi ấy ta được dd màu da cam và một kết tủa màu trắng. Viết các phương trình phản ứng để giải thích các hiện tượng.

Bộ giáo dục và đào tạo
                                  Hướng dẫn chấm đề thi Hoá vô cơ

                                                                                             Chọn học sinh giỏi Quốc gia 1998

  Bài I:

1.Ban đầu khi sục khí Clo vào: Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Phản ứng này xảy ra thuận lợi trong môi trường axit, vậy H2SO4 có tác dụng axit hoá môi trưòng; (nếu môi trường kiềm thì có phản ứng giữa balogen X2 với OH: X2 + 2OH ( X + OX + H2O)

Khi lôi cuốn hơi Brom vào dd xođa, Brom sẽ bị giữ lại theo phản ứng

3Br2 + 3Na2CO3 ( 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2(
Dung dịch này bị axit hoá bằng H2SO4 xảy ra phản ứng:

Na2CO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + H2O + CO2( (Na2CO3 dư)

(hay Na2CO3 + 2H2SO4 ( 2NaHSO4 + H2O + CO2()

5NaBr + NaBr2O3 + 3H2SO4 (Na2SO4 + 3Br2( + 3H2O

Lượng Br2 này được thu lại. H2SO4 mới là chất tạo môi trường vừa tham gia phản ứng.

2.Để loại bỏ Br2 độc ta chuyển nó thành hợp chất. Chất dễ biến nhất là kiềm (NaOH, KOH hay nước vôi trong). Có phản ứng: Br2 + 2OH- ( Br- + OBr- + H2O chẳng hạn 2Br2 + 2Ca(OH)2 ( CaBr2 + Ca(OBr)2 + 2H2O

  Bài II:

Theo đầu bài, đã dùng nH2SO4 = (94,69.1,035.5)/(100.98) ( 0,05

1.Theo đầu bài, ta có sơ đồ: X + H2SO4 ( Y + Z   (1)

Dựa vào ???? chất các chất đã cho, có hai trường hợp:

· Hệ số X: H2SO4 là 1 : 1 như (1)


X: CaO; MgO; Zn; Fe; KOH; NaOH; khi đó tạo ra HSO4
· Hệ số 2X: H2SO4 là 2 : 1


2X + H2SO4 ( X2SO4 + Z   (2)

Đó là NaOH, KOH.

Xét (1): nX = nH2SO4 ( 0,05 mol ( MX = 2,8/0,05 = 56

Vậy: X là Fe; hoặc X là CaO; hoặc KOH

Cụ thể: + X là Fe ( Y là FeSO4; Z là H2.

Hoặc X là CaO ( Y là CaSO4; Z là H2O.

Hoặc X là KOH ( Y là KHSO4; Z là H2O.

Nếu (2); nX = 2nH2SO4 = 0,2 mol
MX = 2,8/0,1 = 28

Trong các chất đã cho không có trường hợp nào thoả mãn. Vây không có trường hợp nào trong các chất trên.

2.Theo (1) [hay (2)]: nY = nH2SO4 = 0,05 mol

Vậy MY = 7,6/0,05 = 152g ( MY = 152

Giả thiết Y có dạng ASO4 ( mA + 96 = 152 ( mA = 56. Chỉ có 1 trưòng hợp đã cho với X: Fe là đúng.

Vậy đó là Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2(
nH2 = nZ = 0,1 mol ( ở ®bbc:  H2 = 2,24 lít (hay 0,2g).

Bài III:

1.Thay mỗi dấu ? bằng một công thức và tìm phương trình hoá học cho mỗi phản ứng (dựa vào định luật bảo toàn vật chất và tính chất hoá học)

a) K2Cr2O7 + 3(NH4)2S + H2O ( 2Cr(OH)3 + 3S + 6NH3 + 2KOH

b) K2Cr2O7 + 2Na2SO3 + 4H2SO4 ( Cr2(SO4)3 + 3H2SO4 + K2SO4 + 4H2O

c) K2Cr2O7 + 3(NH4)2S + 4KOH + H2O( 2K3[Cr(OH)6] + 3S + 6NH3
2.Ba phản ứng trên đều thể hiện một tính chất quan trọng của Cr+6 trong K2Cr2O7 là tính chất oxi hoá, nghĩa là Cr+6 + 3e ( Cr+3. Có tính chất cấu hình electron của Cr:

Cr[Ar]



-6e     Cr+6[An]









6Ao trống

Do đó Cr+6 có tính oxi hoá mạnh

(Cr+6[Ar]



+3e     Cr+3[Ar]



)

3*). pH có ảnh hưởng đến dạng hợp chất của (r3+.

· ở (a), môi trường trung bình (H2O) thì Cr+3 ở dạng Cr(OH)3 hyđroxit ???

· ở (b), môi trường axit (H2SO4) thì Cr+3 ở dạng muối Cr2(SO4)3; tránh thuỷ phân.

· ở (c), môi trường kiềm (KOH) thì Cr+3 ở dạng phức oxo [Cr(OH)6]3- vì nhiều OH.

  Bài IV:

1.Phương trình phản ứng: Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2(




Fe + 2H+ ( Fe2+ + H2(
Nguyên nhân: Trị số thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình Fe - 2e ( Fe2+ âm hơn so với trị số của quá trình Fe - 3e ( Fe3+, nên quá trình Fe ( Fe2+ dễ xảy ra hơn so với Fe ( Fe3+; còn trị số thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình 1/2 H2 ( H+ dương hơn so với qui trình H+ ( H nên sản phẩm thu được của sự khử H+ phải là H2 chứ không phải H.

2.Theo số liệu đầu bài, thế điện cực tiêu chuẩn của cặp H/H+ là âm nhất, do đó H là chất khử mạnh nhất (tiếp đến là Fe ( Fe2+) và sau cùng là H2. Vậy thực tế đã dùng H (Hiđro nguyên tử hay hiđro mới sinh) để thử nitro benzen thành anilin theo phương trình: C6H5NO2 + 6H ( C6H5NH2 + 2H2O.

3*).Sơ đồ:


Fe

a

Fe3+



b

    x





Fe2+


(Thiết lập liên hệ theo chu trình: a = b + x ( x = a - b. Chú ý số electron ở mỗi phản ứng, ta có số liệu: x = -3x.0,036 - (-0,440)x2 = + 0,772 V)

Tính chất hoá học cho biết Fe3+ có tính oxi kém mạnh hơn H+ nên ta có thể dự đoán thế điện cực tiêu chuẩn của quá trình Fe3+ ( Fe2+ dương hơn quá trình 1/2 H2 ( H+, vậy x ở tiếp sau số liệu cuối cùng của bảng số liệu dẫn bài đã cho ở trên.

  Bài V:

1.Khi SO2 hoà tan vào nước có các cân bằng:


SO2(k) = SO2(dd)   (1)


SO2(cl) + H2O = HSO3- + H+   (2)


HSO3 = H+ + SO32-   (3)

a) NaCl không làm ảnh hưởng rõ rệt đến các cân bằng (1), (2) và (3) vì vậy độ tan của SO2 gần như độ tan trong nước.

b) HCl : HCl ( H+ + Cl-

CH+ tăng làm chuyển dịch mạnh các cân bằng (1), (2), (3) sang trái vì vậy độ tan của SO2 giảm mạnh.

c) NH4Cl ( NH4+ + Cl-
NH4+ = NH3 + H+
NH4+ là axit yếu, nồng độ ion H+ sinh ra rất bé không làm ảnh hưởng rõ rệt đến các cân bằng (1), (2) và (3) do đó dộ tan giảm không đáng kể.

d) Na2S ( 2Na+ + S2-

S2- thô proton mạnh S2- + H+ = HS-





HS- + H+ = H2S

Làm cho các cân bằng (1), (2) và (3) chuyển dịch sang phải. Mặt khác:


SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O

Nên cân bằng (1) càng chuyển dịch sang phải.

Kết quả là độ tan của SO2 tăng mạnh. Nếu qui ước L là độ tan của SO2 thì:

LSO2(Na2S) > LSO2(NaCl) > LSO2(NH4Cl) > LSO2(HCl)

2.pH = 12, dd có phản ứng bazơ, vậy Ca(OH)2 còn dư:

SO2 + Ca(OH)2 ( CaSO3( + H2O



  Dư

pOH = 14 - 12 = 2 ( [OH-] = 10-2
nồng độ Ca(OH)2 còn thừa: Ca(OH)2 ( Ca2+ + 2OH-
C Ca(OH)2 = (C OH )/2 = 5.103 M

a)Số mol SO2 = số mol CaSO3( = 1,2 / 120 = 0,010mol

vSO2 = 22,4.0,010 = 0,224lít ( oqr 27,3oC 1atm, vSO2 = poVoTo / Top = 0,2464lít

Số mol Ca(OH)2 = số mol CaSO3 + số mol Ca(OH)2 dư = 0,010 + 5.10-3 = 0,015mol

CCa(OH)2 = 0,015M 

3.Cho NaOH dư: H+ + OH- ( H2O 

Cr2O7 + 2OH- ( 2CrO42- + H2O

Pb2+ + CrO42- ( PbCrO4( vàng

Ba2+ + CrO42- ( BaCrO4( vàng

NH4+ + OH- ( NH3( + H2O

· Khi đun nóng có NH3( mùi khai

· Lọc được ( vàng của BaCrO4 và PbCrO4
· Cho tác dụng với HCl:

BaCrO4( + 2H+ ( Ba + Cr2O7 + H2O     dd màu da cam

PbCrO4( + 2H+ ( Pb2+ + Cr2O72- + H2O    dd màu da cam

Kết tủa trắng là PbCl2: Pb2+ + 2Cl- ( PbCl2( 
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Bảng A: làm tất cả các bài 






          Bảng B: không làm những câu có dấu*







Ngày thi: 14-3-1998






Thời gian: 180’ (không kể thời gian giao đề)

  Bài I:

1.Cho 4 dẫn xuất clo của hiđrocacbon, chúng đều có công thức phân tử

C4H9Cl.

a)Viết công thức cấu tạo thu gọn và gọi tên 4 chất đó theo danh pháp thông dụng và IUPAC. Sắp xếp chúng theo trình tự tăng dần nhiệt độ sôi. Giải thích.

b*)Cho dẫn xuất clo mạch không nhánh ở trên tác dụng với clo (chiếu sáng) theo tỷ lệ mol 1:1. Trình bày cơ chế của phản ứng. Cho biết sản phẩm nào chiếm tỉ lệ cao nhất; giải thích.

2.Viết công thức cấu trúc các đồng phân của:

a) C3H5Cl

b) ClCH =(C=)nCHCl, với n = 1, 2, 3.

  Bài II:

1.Viết các phương trình phản ứng tạo thành sản phẩm chính khi cho 1mol hiđrocacbon A tác dụng với các chất sau:

a)1mol HNO3(cã H2SO4đÆc);

b)1mol Br2(có chiếu sáng);

c)KMnO4đÆc,d­(®un nãng).

d*)Trình bày giai đoạn quyết định tốc độ chung của mỗi phản ứng a)và b).

2*.Iotbenzen được điều chế với hiệu suất cao theo sơ đồ phản ứng sau:

C6H6 + I2 + HNO3 30oC C6H5I + NO + NO2
Cho biết vai trò của HNO3? Nêu tên cơ chế phản ứng.

  Bài III:

1.Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau(A, B, C, D, E, G, H, I, K, L viết dạng công thức cấu trúc ):

                                                    H2, Ni, to       A

a) C6H5-C = C-COOCH3

  H2, Pd         B

                                                    PbCO3
b) p-CH3C6H4CH3   dd KMnO4(d­),to   C   dd HCl   D   HOCH2-CH2OH,to   E

c) o-CH3C6H4CH3  dd KMnO4(d­),to   G   dd HCl   H   C2H5OH(d­),    I









     H2SO4 đặc, to   

d) o-BrCH2C6H4CH2Br   dd NaOH, to   K   H2SO4 đặc   L

                                                                     ( 140oC

Cho biết ứng dụng của E và I.

2.Hãy phân biệt 4 aminoaxit sau (có giải thích), biết rằng phòng thí nghiệm có các loại giấy quỳ, dd NaNO2+ dd HCl, ddNaOH, C2H5OH và các dụng cụ cần thiết.

a) CH3-CH-COOH   (Ala)               b) H2N-(CH2)4-CH-COOH   (Lys)

             NH2                                                             NH2
c) HOOC-(CH2)2-CH-COOH   (Glu)     d)            COOH   (Pro)

  Bài IV:

1.Trong thuốc lá có chất anabazin và một đồng phân cấu tạo của nó là nicotin (rất độc). Ngoài ra người ta còn tổng hợp được chất nicotirin có cấu tạo tương tự nicotin:

(vòng benzen)

Anabazin                           Nicotin                         Nicotirin

a)Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho mỗi hợp chất trên tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Sắp xếp chúng theo trình tự tăng dần khả năng phản ứng đó. Giải thích.

b)Trong số 3 hợp chất trên, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Giải thích.

2.Oxi hoá nicotin bằng K2Cr2O7 trong dd H2SO4 thu được axit nicotinic dùng để điều chế các amit của nó là vitamin PP và cođiamin (thuốc chữa bệnh tim):

(vòng benzen)

           Vitamin PP                                Co®iamin  

a) Viết công thức cấu tạo của axit nicotinic và so sánh nhiệt độ nóng

chảy của nó với axit benzoic. Giải thích.

b*) Cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử nitơ trong phân tử

vitamin PP. So sánh tính bazơ của các nguyên tử nitơ đó: giải thích.

     c)Vitamin PP nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn cođiamin, mặc dù có phân tử khối nhỏ hơn. Tại sao?

  Bài V:

       1*) A là một đisaccarit khử được AgNO3 trong dd NH3, gồm hai đồng phân có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực trong những điều kiện thống nhất biểu thị bằng [(]25D là +92,6o và +34o. Dung dịch của mỗi đồng phân này tự biến đổi về [(]25D cho tới khi cùng đạt giá trị ổn định là + 52o. 

Thuỷ phân A (nhờ chất xúc tác axit) sinh ra B và C:

 
CH = O



CH = O

   H

OH


H

OH

HO

H

       HO

H

   H

OH

       HO

H

   H

OH


H

OH


CH2OH



CH2OH

(A) (C)

Cho A tác dụng với một lượng dư CH3I trong môi trường bazơ thu được sản phẩm D không có tính khử. Đun nóng D với dd axit loãng thu được dẫn xuất 2,3,6-tri-O-metyl của B và dẫn xuất 2,3,4,6-tetra-O-metyl của C.

a) Viết công thức cấu trúc (dạng vòng 6 cạnh phẳng) của B, C, A, D; biết rằng trong phân tử A có liên kết ( - 1,4 - glicozit. Giải thích và viết các phương trình phản ứng.

b)Vì sao dd mỗi đồng phân của A tự biến đổi về [(]25D và cuối cùng đều đạt giá trị 52o? Tính thành phần phần trăm các chất trong dd ở giá trị [(]25D = 525 và viết công thức cấu trúc của các chất thành phần đó.

2.Metyl hoá hoàn toàn các nhóm OH của 3,24 gam amilopectin bằng cách cho tác dụng với CH3I trong môi trường bazơ, rồi đem thuỷ phân hoàn toàn (xúc tác axit) thì thu được 1,66.10-3 mol 2,3,4,6 - tetra - O - metylglucozơ và 1,66.10-3 mol 2,3 - đi - O - metylglucozơ; còn lại là 2,3,6 - tri - O - metylglucozơ.

a)Viết công thức cấu trúc (dạng vòng 6 cạnh phẳng) của 3 sản phẩm trên và cho biết xuất xứ của chúng.

b)Cho biết tỉ lệ phần trăm các gốc glucozơ ở những chỗ có nhánh của phân tử amilopectin.

c)Tính số mol 2,3,6 - tri - O - metylglucozơ sinh ra trong phòng thí nghiệm trên.

Tóm tắt đáp án và thang điểm

Môn Hoá học hữu cơ (vòng 1)

  Bài I:

1. a) CH3-CH2-CH2-CH2-Cl   (A)   n-Butyl clorua;  1-Clobutan


CH3-CH-CH2-Cl            (B)    Isobutyl clorua;   1-clo-2-metylpropan


        CH3

CH3-CH2-CH-Cl            (C)    sec-Butyl clorua;   2-Clobutan



      CH3   



CH3

CH3- C -Cl                      (D)    tert-Butyl clorua;  2-Clo-2-metylpropan


         CH3
Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: D < C ~ B < A; do sự phân nhánh của gốc hiđrocacbon giảm dần theo trật tự trên ( sự đối xứng vẫn giảm ( sự tiếp xúc tăng ( lực hút giữa các phân tử tăng ( nhiệt độ sôi tăng dần.

b)Viết đầy đủ ba giai đoạn cơ chế phản ứng thế gốc giữa Cl2 với A. Sản phẩm chiếm tỉ lệ cao nhất là 1,3-đi clobutan, do được tạo ra gốc tự do bền CH3-C(H-CH2-CH2-Cl (có thể viết cơ chế phản ứng với C, sản phẩm chiếm tỉ lệ cao nhất là 2,3- đi clo butan).

2. a) CH2=CH-CH2-Cl;              CH2=CCl-CH3;


CH3

Cl

CH3

H



C=C

;

C=C

;

Cl


H

H

H

Cl

b) n=1: Cl-CH=C=CH-Cl

n=2: Cl 

   Cl            Cl

     H


    C=C=C=C
 ;
     C=C=C=C


H

   H

H

     Cl

N=3: Cl-CH=C=C=C=CH-Cl

(Không yêu cầu viết công thức các đồng phân quang học)

  Bài II: 1. a)


H2SO4đÆc



+ HNO3




+ H2O







O2N

Giải thích sự hình thành sản phẩm chính theo quy luật định hướng của phản ứng thế vào vòng benzen và hiệu ứng không gian của nhóm thế định hướng.





As

Br



+ Br2




     + HBr

Brom thế của nguyên tử cácbon có bậc cao hơn.




    to
3(vòng benzen)

+ 14KMnO4

3
  -COOK + 3KOOC(CH2)3COOK + 








5KOH + 14MnO2 + 5H2O

Phản ứng oxi hoá xảy ra ở nguyên tử CX đối với vòng thơm.

2-HNO3 là tác nhân oxi hoá I2 tạo ra ion I+ và oxi hoá HI (nếu có sinh ra trong quá trình phản ứng). Phản ứng theo cơ chế thế electrophin vào vòng benzen.

  Bài III: 1. a) 

C6H5-C(C-COOCH3 + 2H2   Ni,to    C6H5-CH2-CH2-COOCH3   (A)






Pd
C6H5


COOCH3
C6H5-C(C-COOCH3 + H2


     
      C=C


(B)





       PbCO3
      H


H

b) p-CH3-C6H4-CH3 + 4KMnO4   to    p-KOOC-C6H4-COOK + 4MnO2 + 2KOH + 2H2O   (C)

p-KOOC-C6H4-COOK + 2HCl ( p-HOOC-C6H4-COOH + 2KCl   (D)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHOCH2-CH2OH   to    HO[-C-C6H4-C-OCH2-CH2O-]nH + (n-1)H2O   (E)

c) o-CH3-C6H4-CH3 + 4KMnO4   to   o-KOOC-C6H4-COOK + 4MnO2 + 2KOH + 2H2O   (G)

o-KOOC-C6H4-COOK + 2HCl ( o-HOOC-C6H4-COOH + 2KCl   (H)

o-HOOC-C6H4-COOH + 2C2H5OH   H2SO4đ    o-C2H5OOC-C6H4-COOC2H5 + 2H2O   (I)

d) o-BaCH2-C6H4-CH2Ba +2NaOH   to    o-HOCH2-C6H4-CH2OH+2NaBa (K)





     H2SO4đ

o-HOCH2-C6H4-CH2OH   



+ H2O





     ~140oC








(L)

E được dùng để sản xuất tơ hoá học.

I (DEP) được dùng trong y học (chữa ghẻ...)

2.Hoà tan từng aminoaxit vào nước để được bốn dd bão hoà. Dùng giấy quỳ, thí dụ giấy quỳ tím, để phân biệt:

· Dung dịch chuyển giấy quỳ tím thành xanh là dd chứa Lys, vì phân tử có hai nhóm NH2 và một nhóm COOH nên Lys có tính bazơ.

· Dung dịch chuyển giấy quỳ tím thành hồng là dd chứa Glu, vì phân tử Glu chứa hai nhóm COOH và một nhóm NH2.

Khó phân biệt Ala và Pro bằng giấy quỳ, vì trong phân tử số nhóm COOH và NH2 (hoặc NH) bằng nhau. Cho từng dd còn lại phản ứng với HNO2 (từ NaNO2 và HCl). Dung dịch nào cho bọt khí (N2) thoát ra là Ala do:

CH3-CH(NH2)-COOH + HNO2 ( CH3-CHOH-COOH + N2( + H2O

Dung dịch còn lại là dd chứa Pro (Pro phản ứng với HNO2 tạo ra hợp chất nitrosamin màu vàng).

  Bài IV: 1. a)
H



H   +   H




N
+ HCl (

      N

(vòng benzen)







        Cl-


N

     Alabazin

N

HCl phản ứng vào nhóm    NH do tính bazơ của    NH (amin bậc hai, N ở trạng thái lai hoá sp3 và liên kết với hai nguyên tử Csp3) lớn hơn tính bazơ của N trong vòng       (N ở trạng thái lai hoá sp2 và liên kết với hai nguyên tử Csp2).



CH3



H   +   CH3


N



      N           Cl-



+ HCl (

N



N


Nicotin(vßng benzen)

Do tính bazơ của nhóm CH3N     (amin bậc ba, N ở trạng thái lai hoá sp3) lớn hơn tính bazơ của N trong vòng thơm.(chưa vẽ)



CH3




CH3


N




N



((
+ HCl ( 


((

N



N+


((    Nicotirin


H      Cl-
Do tính bazơ của nhóm CH3N      (cặp electron của N đã tham gia vào hệ liên hợp thơm) kém tính bazơ của N trong vòng thơm

-Trình tự tăng dần khả năng phản ứng:

   Nicotirin

<
Nicotin

<
Anabazin

(Tính bazơ do

(Tính bazơ do 

(Tính bazơ do 

vòng piri®trong: Nsp2 
vòng piroliđtrong

vòng piperiđin:

nối Csp2)


N-thÕ: amin bậc

amin no bậc hai)





ba)

b) Anabazin có nhiệt độ sôi cao nhất, vì có liên kết hiđro liên phân tử:



N ... H – N

2. a) Axit nicotinic nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn so với axit benzoic, vì có liên kết hiđro liên phân tử:



COOH ...


COOH ...





>


N

           
[image: image1.wmf]M




Axit nicotiric

Axit benzoic

b)

(chưa vẽ)

Trạng thái lai hoá: Na : sp2; Nb : sp3. Tính bazơ của Na > Nb, vì nhóm C=C hút electron làm giảm mật độ electron trên Nb.

c) Vì vitamin PP có liên kết hiđro liên phân tử:


N ... H-NH-C-



         O

Bài V: 1. a) Công thức cấu tạo vòng của B và C:

CH2OH



CH2OH

  H
H
O
H(OH)
HO
H
O
H(OH)

OH
H



OH
H

HO
H
OH
OH(H)
   H
H
OH
OH(H)

Đồng phân ( và (


Đồng phân ( và (

(B)




(C)

Từ sơ đồ chuyển hoá:


     CH2OH

                    CH2OH



      O



H
O
H(OH)

   H
     H



H




CH3I, OH-
HO


  H      O



OH(H)
      (2)

            H  OH  H  OH
       
        H  OH
H  OH

(1) H2O,H+
B + C

     CH2OCH3


CH2OCH3


         O


H
     O

      H
     H


   O
   H


H(OH)2
CH3O


     H



        OCH3(H)

            H  OCH3 H OCH3

       H  OCH3 H  OCH3
Dẫn xuất octa-O-metyl của A


(3) ( H2O, H+
     CH2OCH3



CH2OCH3
CH3O
     H

O      H(OH)

  H

H
   O
      H(OH)


     OCH3    H

    +
  
 OCH3  H

       H
     H
        OCH3  OH(H)

HO
 H
   OCH3    OH(H)

Dẫn xuất 





Dẫn xuất

2,3,4,6-tetra-O-metyl của C

2,3,6-tri-O-metyl của B

Suy ra công thức cấu tạo dạng vòng của A và D:

CH2OH



CH2OH

HO
H
  O


H
H
    O
 H(OH)

OH
H
 H     O

OH
  H

   H
H
OH



H
  OH
 OH(H)

(A)

     CH2OCH3



CH2OCH3
CH3O
     H

O


H
H
   O
    H(OCH3)

     OCH3
H      H
O

OCH3
   H

       H
     H
          OCH3



H
   OCH3  OCH3(H)





  (D)

-Viết đầy đủ các phương trình phản ứng 1, 2, 3.

b)A có hai đồng phân ( và (, dd mỗi đồng phân này tự biến đổi để đạt giá trị [(]25D = 52o, vì chúng chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng:


CH2OH


      CH2OH

HO
H
  O


      H
         O        H


OH
 H
         O     H
      OH        H

   H
H
 OH
 H

      H
         OH     OH



Đồng phân (


CH2OH



CH2OH

HO
H
  O


H
H
OH

OH
  H
 H
O

OH
H      CH=O

   H
H
  OH



H
OH

CH2OH



CH2OH

HO
H
O


H
H
O      OH

OH
H      H
O

OH
H

   H
H
OH



H
OH    H




Đồng phân (
Giả sử có 1 mol hỗn hợp hai đồng phân ( và (, đặt x là số mol đồng phân có [(]25D = 92,6o ta có:

92,6x + (1-x)34 = 52 ( x ( 0,307 mol, tương ứng 30,7%

Thành phần % đồng phân có [(]25D = 34o;    100 - 30,7 = 69,3%

(Một số cách giải khác cũng cho kết quả nêu trên).

2.

      CH2OCH3


      H
      H

O       H(OH)
(I)
2,3,4,6-Tetra-O-metylglucoz¬

      OCH3
H

CH3O
      H

OCH3
OH(H)

CH2OCH3 

  H
H
  O
   H(OH)

(II)
2,3,6-Tri-O-metylglucoz¬

OCH3
  H

HO
H
  OCH3  OH(H)


CH2OH

  H
H
  O
  H(OH)

(III)
2,3-§i-O-metylglucoz¬

OCH3
  H

HO
H
  OCH3 OH(H)

(I)có nguồn gốc từ các gốc glucozơ đầu và cuối mạch phân tử amilopectin.

(II)từ các gốc glucozơ trong mạch phân tử và (III) từ các gốc glucozơ ở những chỗ có nhánh.

b) M của một gốc glucoz¬ (C6H10O5) là 180 - 18 = 162 ®vC.

Trong 3,24 gam amilopectin có 3,24/162 = 2.10-2 mol gốc glucozơ. Tỉ lệ % các gốc glucozơ ở những chỗ có nhánh:

1,66.10-3/2.10-2 = 0,083 hay là 8,3%

c) Sè mol 2,3,6-tri-O-metylglucoz¬ sinh ra tõ 3,24 gam amilopectin:

2.10-2 - (1,66.10-3 + 1,66.10-3) = 1,67.10-2 mol

_923952695.unknown

